QUYẾT ĐỊNH số 12/2006/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/07/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 164/TTr-SNV ngày 16 tháng 02 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/07/2005.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 20 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. Sự cần thiết phải thực hiện Đề án:

Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tốc  độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn bình quân cả nước, mức tăng trưởng bình quân GDP trong 05 năm  qua là 13,56% vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu tăng từ 10 đến 12%) cao hơn so với 12% của 05 năm 1996 - 2000 và tăng hơn gấp 2 lần mức tăng trưởng chung của cả nước (7,2%); toàn tỉnh đã có 16 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt; hàng năm phải tạo việc làm cho 70.000 lao động; trong đó lao động qua đào tạo phải đạt 40%; trên toàn địa bàn đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Xây dựng 57%; Dịch vụ thương mại 28%; Nông - lâm - thủy 15%; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu đầu tư đều chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa.

Hướng đến năm 2010 và 2020 tỉnh Đồng Nai đã có quy hoạch phát triển, trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2010 và công nghiệp phát triển bền vững đến 2020. Theo đó, mọi mặt đều phát triển theo tiêu chí bền vững của xã hội văn minh, hiện đại.

Trong nhiều năm qua, các mục tiêu đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều cố gắng luôn đạt mục tiêu: hàng năm giải quyết cho 50 - 70 nghìn lao động có việc làm, đào tạo ngắn và dài hạn 52.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 32%... Tuy nhiên, những kết quả nêu trên còn hạn chế và thiếu so với yêu cầu; giải pháp thực hiện còn rời rạc, thiếu sự đảm bảo cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững và lâu dài.

Nhằm đáp ứng thực tế yêu cầu trên, công tác đào tạo, phát triển nhân lực cần có đề án cụ thể được sự chỉ đạo thống nhất, có mục tiêu toàn diện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện; lồng ghép nhiều giải pháp khả thi cùng với những chính sách khuyến học, khuyến tài tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động có chất lượng cao ngang tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Mục đích yêu cầu:

- Tạo nguồn lực lao động được đào tạo chất lượng cao, đủ ở các nghề, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao về lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật,... cân đối ở các lĩnh vực: công tác Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống; giảng dạy, truyền đạt tri thức cho xã hội.

- Ưu đãi đào tạo cán bộ nữ để đảm bảo sự tiến bộ, bình đẳng giới.

- Định hướng đào tạo thanh niên để bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

- Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu một cách kịp thời, hiệu quả.

III. Căn cứ để thực hiện Đề án:

1. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tháng 12/2006 về định hướng chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Kết luận số 14-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo, Khoa học và Công nghệ từ năm 2005 đến năm 2010.

3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ.

4. Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh).

5. Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010 tỉnh Đồng Nai (Báo cáo số 3198/BC-UBT ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai).

6. Báo cáo Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

7. Nghị quyết số 65/NQ/TU ngày 23/03/2004 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của tỉnh.

IV. Nội dung chương trình:

Chương trình 1:

Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

1. Thực trạng lao động kỹ thuật Đồng Nai 2001-2005:

1.1. Cơ cấu và chất lượng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thống kê từ năm 2001 đến năm 2004 (Phụ lục 01).

1.2. Về số lượng đào tạo nghề từ 2001 - 2005:

Trong 05 năm (2001 - 2005) trên địa bàn tỉnh có 219.403 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề dài hạn 18.847 người và 200.556 người được đào tạo nghề ngắn hạn (đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề 124.056 người, các doanh nghiệp đào tạo 76.500 người). Trong đó đưa đi học tập ở nước ngoài hơn 500 người, 700 chủ doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa được học tập Chương trình kinh doanh trên sóng phát thanh. Cụ thể:
	Năm
	Tốt nghiệp (người)
	Trong đó

	
	
	Dài hạn
	Ngắn hạn

	2001
	41942
	2429
	39513

	2002
	47100
	2498
	44602

	2003
	40000
	3609
	36391

	2004
	44361
	4881
	39480

	2005 (ước TH)
	46000
	5430
	40570


(Bao gồm số lượng doanh nghiệp đào tạo ngắn hạn sau khi tuyển dụng lao động).

1.3. Về chất lượng đào tạo nghề từ 2001 - 2005:

Mặc dù chất lượng từ 2001 đã được quan tâm nhưng đến nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trong doanh nghiệp.

1.4. Phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề:

Mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh liên tục phát triển, từ năm 2001 đến tháng 6-2005 đã có 67 cơ sở dạy nghề, bao gồm 13 trường dạy nghề, 11 trung tâm dạy nghề công lập và 07 Công ty, đơn vị khác có tham gia đào tạo nghề, 36 cơ sở dạy nghề tư thục.

1.5. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề:

- Tính đến cuối năm 2004, đội ngũ giáo viên trực tiếp dạy nghề ở 63 cơ sở là 791 người, trong đó các cơ sở dạy nghề của tỉnh có 493 giáo viên, chia theo trình độ:

+ Thạc sỹ: 04 người: (0,8%)

+ Đại học và Cao đẳng: 394 (79,9%);

+ Trung cấp và thợ bậc cao: 95 (19,3%).

Ngoài ra các cơ sở dạy nghề của tỉnh thường xuyên hợp đồng với khoảng 167 giáo viên thỉnh giảng từ các Trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trong và ngoài tỉnh.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh lên 40%, trong đó tỉ lệ thợ bậc cao, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, Đại học, chuyên gia kỹ thuật ngày càng tăng. Ngoài việc phát triển thêm nghề đào tạo của các loại hình đào tạo tập trung dài hạn, sẽ xây dựng phát triển các loại hình đào tạo ngắn hạn như:

- Đào tạo theo đơn đặt hàng của hợp đồng xuất khẩu lao động.

- Đào tạo lao động kỹ thuật cao, chuyên gia để xuất khẩu lao động. Đây là nguồn lực tăng cường để bổ sung cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đào tạo lại, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho các đối tượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Đào tạo chuyển nghề cho lao động dôi dư.

- Đào tạo liên kết với doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề khác trong và ngoài tỉnh.

- Đào tạo nghề kỹ thuật ngắn hạn ban đầu cho đối tượng có trình độ văn hóa thấp.

- Đào tạo nghề truyền thống để phát triển làng nghề, hợp tác xã.

- Đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp để tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm.

2. Nội dung chương trình:

2.1. Đào tạo lao động kỹ thuật:

Trong giai đoạn 2006 - 2010, trên địa bàn tỉnh có 244.642 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề dài hạn 34.224 người và 210.425 người tốt nghiệp nghề ngắn hạn, chia theo từng năm như sau:

	Năm
	Tốt nghiệp (người)
	Trong đó

	
	
	Dài hạn
	Ngắn hạn

	2006
	46837
	5892
	40945

	2007
	47883
	6368
	41515

	2008
	48930
	6845
	42085

	2009
	49976
	7321
	42655

	2010
	51023
	7798
	43225


(Bao gồm số lượng người được doanh nghiệp đào tạo sau khi tuyển dụng lao động).

2.2. Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề:

Trong giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh dự kiến  thành lập thêm 19 cơ sở dạy nghề, nâng tổng số cơ sở dạy nghề đến 2010 là 80 đơn vị. Trong đó thành lập mới 02 cơ sở nghề thuộc Trung ương (TW), 04 trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện và 13 cơ sở dạy nghề thuộc các doanh nghiệp và của tư nhân.

2.2.1. Đối với cơ sở dạy nghề công lập:

- Đối với đơn vị đào tạo nghề thuộc TW: Tranh thủ sự quan tâm các Bộ, ngành, Trung ương các đơn vị dạy nghề được đầu tư, trang bị như: Trường Đào tạo nghề khu vực Miền Nam, Trường CNKT Cơ điện xây lắp NN-CNTP, Trường Dạy nghề cơ giới 3, Trường Kỹ thuật Công nghệ lắp máy số 2, Trường Dạy nghề số 2 nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề cũng như yêu cầu sử dụng lao động có tay nghề ở các khu công nghiệp.

Hỗ trợ Tổng Công ty Giấy Việt Nam thành lập trường Dạy nghề tại Đồng Nai.

- Đối với đơn vị công lập thuộc địa phương: Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề hiện có, trong đó:

+ Tập trung xây dựng Trường dạy nghề 26/3 thuộc Tỉnh đoàn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh.

+ Đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Trảng Bom, Định Quán thành trung tâm dạy nghề trọng điểm của tỉnh đủ sức tổ chức đào tạo nghề theo yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn huyện, vừa hỗ trợ các trung tâm dạy nghề khác trong đào tạo ngắn hạn.

+ Nâng cấp Trường Công nhân kỹ thuật Đồng Nai thành Trường Cao đẳng nghề theo chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành lập Trường Dạy nghề trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch với nhiệm vụ chính là đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Tập trung nâng cấp nhà xưởng, thiết bị cho Trung tâm dạy nghề Long Khánh xứng đáng với trung tâm dạy nghề trọng điểm quốc gia đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

+ Tăng cường trang thiết bị, giáo viên dạy nghề của Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai để dạy nghề cho các đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm (đối tượng 05, 06).

+ Thành lập mới các Trung tâm dạy nghề thuộc huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Nhơn Trạch để đáp ứng nhu cầu học nghề của nhân dân nhất là lao động nông thôn, người nghèo, gắn đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội ở huyện.

2.2.2. Đối với cơ sở dạy nghề ngoài công lập:

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở cơ sở dạy nghề. Đặc biệt là những nghề truyền thống, nghề giải quyết việc làm tại chỗ cho lao đôïng nông thôn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người tàn tật, trẻ mồ côi, nhiễm chất độc da cam,...).

Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài mở trường dạy nghề trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động có tay nghề cao của các khu công nghiệp.

2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề:

Dự kiến năm 2005 tuyển mới thêm 89 giáo viên dạy nghề, nâng tổng số giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh năm 2005 lên 880 người.

Với lưu lượng học sinh học nghề dài hạn bình quân mỗi năm từ 13.000 học sinh đến 15.000 học sinh, học nghề ngắn hạn hàng năm khoảng 40.945 người đến 43.225 người (trung bình 42.000 người), nếu tính tỷ lệ 01 giáo viên/15 học sinh theo Quyết định 48/2002/QĐ.TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010 thì đến 2010 các cơ sở dạy nghề cần có là 1.220 người. Do đó trong giai đoạn 2006 - 2010 cần tuyển mới 340 giáo viên cơ hữu cho các cơ sở dạy nghề.

Đi đôi với tuyển mới để đáp ứng về số lượng, mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010 phải nâng cao chất lượng thông qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho 2000 lượt giáo viên dạy nghề; khuyến khích hỗ trợ cử tuyển giáo viên học sau Đại học để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai và cán bộ lãnh đạo chuyên môn các trường nghề.

4. Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và nghiệp  vụ sư phạm.

- Xây dựng và nhân rộng tổ chức quan hệ Trường - Ngành để cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo sát với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Xây dựng ký túc xá cho sinh viên của tỉnh đang theo học tại các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo nghề.

- Mở rộng quan hệ với nước ngoài để tranh thủ nguồn vốn và kinh nghiệm đào tạo nghề, đầu tư xây dựng từ 01 đến 02 trường nghề để đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho giáo viên, cán bộ quản lý và lao động chất lượng cao.

- Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề.

- Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét và điều chỉnh quy định về đối tượng thực hiện (mục 1) tại Thông tư số 23/2001/TTLB/BTC-BLĐTBXH ngày 06/04/2001 của liên bộ hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập.

- Quy hoạch hệ thống nghề cần thiết trên địa bàn trong đó làm rõ nghề cần tập trung đào tạo bằng ngân sách và nghề cần xã hội hóa bằng nhiều hình thức đào tạo.

- Mô hình liên kết đào tạo: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp; cho phép lập quỹ đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của người lao động bằng cách vận động các doanh nghiệp tâm huyết làm thành viên sáng lập nòng cốt, đóng góp tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Cho phép thực hiện mô hình đào tạo tại chỗ (đào tạo tại doanh nghiệp).

- Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, bố trí đủ ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, các trung tâm dạy nghề, các ngành học, cấp học; liên kết đưa đi đào tạo tại nước ngoài ở các nghề quan trọng, còn thiếu.

- Xây dựng mô hình đào tạo liên kết, liên thông giữa các trường phổ thông - cao đẳng - đại học; tăng cường giáo dục hướng nghiệp tại các trường phổ thông; phân luồng học sinh tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 vào các trường nghề; cải cách hệ thống thi tuyển, học tập, thực hành cho phù hợp thực tế.

- Quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn, cụ thể như sau:

+ Xây dựng định mức hợp lý liên kết đào tạo với các Trường Trung ương đóng trên địa bàn (Trường dạy nghề khu vực miền Nam, Cơ giới 2, Lilama 2, Trường Đại học Công nghiệp 4).

+ Quy hoạch phát triển Trường Công nhân Kỹ thuật, trường Trung học Công nghiệp thành trường Cao đẳng dạy nghề.

+ Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi.

+ Đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm ở các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tạo điều kiện ưu đãi thu hút các trường dạy nghề uy tín như Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa, Trường Công nhân Kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Công nghiệp 4,... đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo trên địa bàn, xây dựng các trung tâm dạy nghề, xúc tiến việc làm tại các huyện, đặc biệt là các địa phương có khu công nghiệp.

Hỗ trợ, khuyến khích mô hình liên kết giữa các trung tâm dạy nghề tỉnh liên kết đào tạo đạt chuẩn quốc tế với các tổ chức đào tạo quốc tế như Aptech, NIIT, AIT, AITCV,...

- Đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu: đào tạo theo các mô hình liên kết, đặt hàng, tín chỉ; vừa làm vừa học, đào tạo từ xa; đào tạo mới và tái đào tạo, đào tạo tại chỗ (qua các dự án chuyển dịch cơ cấu lao động); đào tạo nghề nông thôn qua các chương trình học tập cộng đồng, doanh nghiệp tự đào tạo, tái đào tạo theo mục đích sử dụng lao động.

- Chính sách: Xây dựng chính sách về liên kết đào tạo; tạo quỹ đào tạo nghề; định mức chi phí đào tạo; hỗ trợ đối với lao động thuộc gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, đồng bào dân tộc ít người, lao động nữ; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo, vốn 120, vốn do các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ cho mục tiêu đào tạo nghề, chính sách ưu đãi cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề (theo Quyết định số 5777/2004/QĐ.CT-UBT ngày 29/11/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Chương trình 2:

Đào tạo sau đại học

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ sau đại học:

Kết quả điều tra đầu năm 2004 cho thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 171 Thạc sĩ và 50 Tiến sĩ (phụ lục 02).

Tính đến ngày 30/06/2004, trong tổng số 2.240 cán bộ, công chức thuộc khối quản lý nhà nước có 38 Thạc sĩ và 04 Tiến sĩ. Số lượng cán bộ công nhân viên chức lao động có trình độ sau Đại học vẫn còn khá khiêm tốn so với yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa xã hội, công nghệ. Mặt khác, lực lượng nói trên đang trong tình trạng lão hóa, cần có các biện pháp giải quyết kịp thời nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ tuổi có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu của chương trình đến năm 2010 là đưa đi đào tạo 400 Thạc sĩ và 100 Tiến sĩ trong các lĩnh vực có nhu cầu nguồn nhân lực cao phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, trong đó có 50 Thạc sĩ và 20 Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

Tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực còn thiếu, yếu và được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH để ưu tiên đào tạo, bao gồm:

- Các ngành nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn, công nghệ sinh học.

- Các ngành học về quản lý công sản, bất động sản, thương mại, dịch vụ.

- Khoa học về tâm lý, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán.

- Khoa học về yêu cầu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới.

- Khoa học về dinh dưỡng, y tế.

- Khoa học ứng dụng về môi trường.

- Khoa học về quản lý công.

Và những ngành khác phù hợp xu thế phát triển theo từng giai đoạn cụ thể.

3. Nội dung hoạt động của chương trình:

3.1. Xác định nhu cầu về số lượng cán bộ chủ chốt cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh, các cơ quan Đảng, Đoàn thể và các cơ quan quản lý nhà nước... trong giai đoạn 2005 - 2010 và đến 2020.

3.2. Xác định chỉ tiêu đào tạo cụ thể hàng năm.

3.3. Thiết lập quan hệ và tác nghiệp khai thác các nguồn đầu tư tài chính cho chương trình.

3.4. Tổ chức xét tuyển và thi tuyển căn cứ theo nhu cầu của tỉnh trong từng lĩnh vực.

3.5. Xác định và thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

3.6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ và những môn học cần chuyển đổi nhằm bổ sung kiến thức cần thiết cho những người sẽ được đưa đi đào tạo.

3.7. Thực hiện sự quản lý thường xuyên về mọi mặt đối với lưu học sinh của chương trình.

3.8. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng về hướng sử dụng, bố trí công tác thích hợp cho những người đã hoàn tất chương trình đào tạo trở về địa phương.

4. Giải pháp thực hiện:

- Phối hợp với các ngành tiến hành quy hoạch, xác lập danh mục các ngành, lĩnh vực chuyên môn cần đào tạo.

- Khảo sát nhu cầu, khả năng đào tạo cho các ngành chuyên môn theo từng giai đoạn.

- Xác lập kế hoạch hàng năm gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tổng hợp kế hoạch chung của tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện chính sách liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

- Xây dựng hệ thống chính sách khuyến học, khuyến tài và huy động các nguồn đầu tư cho chương trình.

- Định hướng phân bổ, sử dụng, đãi ngộ và thu hút nhân tài.

- Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình.

Chương trình 3:

Đào tạo cán bộ nữ

1. Thực trạng cán bộ nữ:

Trong tổng số 28.325 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ nữ chiếm hơn 70%, chủ yếu tập trung ở 02 ngành Giáo dục - Đào tạo và Y tế. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tỷ lệ nữ chỉ chiếm hơn 29,8% (phụ lục 07).

Trong việc tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2000 - 2005: ở cấp tỉnh là 07 nữ/47 cấp ủy viên, chiếm tỉ lệ 14,89%; ở cấp ủy huyện, thành phố, thị xã là 65 nữ/376 cấp ủy viên, chiếm tỷ lệ 17,28%; ở cấp cơ sở là 535 nữ/3.615 cấp ủy viên, chiếm tỷ lệ 14,79%.

Trong việc tham gia các cơ quan dân cử: tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ ở Đồng Nai ngày càng tăng trong các khóa gần đây. Từ 25% (1992 - 1997) ở khóa IX đến 30% ở khóa XI (2002 - 2007).

Đội ngũ cán bộ nữ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên không đồng đều. Đội ngũ cán bộ nữ hiện nay vừa thừa vừa thiếu, ở cấp ủy tỉnh nữ giảm 6,3%; cán bộ nữ trong các cấp ủy Đảng, cơ quan dân cử cấp huyện, cấp xã tỷ lệ có tăng nhưng không đáng kể. Cán bộ nữ lãnh đạo các ngành chiếm tỷ lệ thấp, đang ngày càng giảm và sẽ tiếp tục giảm hơn nếu không có biện pháp thỏa đáng. Đặc biệt lĩnh vực quản lý kinh tế còn thiếu những nữ cán bộ giỏi về sản xuất kinh doanh. Nguồn cán bộ bổ sung cán bộ nữ cũng đang là vấn đề hết sức khó khăn, số cán bộ nữ lớn tuổi đã nghỉ hưu và sẽ nghỉ hưu trong thời gian sắp tới là rất lớn. Chỉ thị 37-CT/TW ngày 16 tháng 05 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa VII) ra đời đã cụ thể hóa công tác cán bộ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của cán bộ nữ.

2. Mục tiêu đào tạo:

- Tạo nguồn cán bộ, công chức nữ có trình độ và điều kiện tham gia mọi công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đảm bảo cho phụ nữ thực sự tiến bộ, bình đẳng về mọi mặt.

3. Nội dung:

3.1. Phấn đấu để tất cả các tổ chức giáo dục, Y tế, văn hóa, xã hội và doanh nghiệp có 30% lực lượng lao động nữ trở lên, phải có nữ tham gia Ban lãnh đạo.

3.2. Phấn đấu đến năm 2010, có 50% cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở có nữ tham gia Ban lãnh đạo.

3.3. Giáo dục: cán bộ nữ tham gia Ban giám hiệu, công đoàn, tổ bộ môn; đảng viên nữ chiếm 30%.

3.4. Nữ cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh đạt chuẩn:

- Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác chuyên môn.

- Có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng.

3.5. Nữ cán bộ nghiên cứu khoa học: đưa đi đào tạo sau Đại học đạt 30% tổng số người được đào tạo vào năm 2005 và 35% vào năm 2010, trong đó tạo được đội ngũ nữ cán bộ có chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực; chú trọng các lĩnh vực khoa học về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, giáo dục, đào tạo, dinh dưỡng, môi trường...

4. Giải pháp thực hiện:

4.1. Khảo sát quy hoạch cán bộ nữ độ tuổi dưới 35 ở các ngành, các cấp, quy hoạch định hướng tạo điều kiện để đối tượng này sớm đạt chuẩn về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và các điều kiện tiêu chuẩn khác về chuyên môn.

4.2. Ngoài chính sách khuyến học thực hiện chung, có cơ chế chính sách đặc thù cho phụ nữ đối với nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ đang trong thời kỳ thai sản hoặc nuôi con nhỏ.

4.3 Lập quỹ dành để đào tạo khuyến khích tài năng nữ trẻ, khen thưởng các tấm gương vượt khó học tập.

4.4. Quy định rõ ràng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới - BCT và Thông tri 37 của Tỉnh ủy về quy hoạch đào tạo cán bộ nữ ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Chương trình 4:

Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị

1. Thực trạng nguồn lực bổ sung hệ thống chính trị hiện nay:

1.1. Thực trạng cán bộ hiện có:

- Cán bộ chuyên trách, công chức xã: 3729 cán bộ (phụ lục 03), trong đó cán bộ chuyên trách, công chức xã đã qua đào tạo:

Sơ cấp         : 3,6%

Trung cấp    : 22,89%

Cao đẳng     : 0,53%

Đại học        : 2%

Số còn lại là 71,16% chưa được đào tạo chuyên môn.

- Cán bộ công chức khối quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện: tổng cộng 2.550 người (phụ lục 04), trong đó:

Chuyên viên cao cấp và tương đương: 10

Chuyên viên chính và tương đương: 254

Chuyên viên và tương đương: 1.354

Cán sự và tương đương: 603

Còn lại: 329

- Cán bộ viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổng cộng 25.775 người (phụ lục 05), trong đó:

Chuyên viên cao cấp và tương đương: 01

Chuyên viên chính và tương đương: 206

Chuyên viên và tương đương: 9.699

Cán sự và tương đương: 12.384

Còn lại: 3.484

1.2. Thực trạng đội ngũ sinh viên tỉnh Đồng Nai đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng.

Kết quả trúng tuyển Cao đẳng, Đại học hàng năm của sinh viên tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến 2004, như sau:

Năm
Thí sinh ÑKDT
Thí sinh trúng tuyển
%

2000
30357
4910
16.17

2001
36977
5169
13.98

2002
23987
5038
21.00

2003
26464
5856
22.13

2004
27480
5732
20.86

Như vậy nguồn lực bổ sung hàng năm từ các trường Cao đẳng, Đại học cho hệ thống chính trị hiện nay là khá dồi dào. Ngoài ra còn một số lượng lớn sinh viên, học sinh của tỉnh hiện đang du học ở nước ngoài. Tuy nhiên phải có chính sách để thu hút sinh viên ra trường về làm việc cho tỉnh, đặc biệt là tuyến cơ sở.

2. Mục tiêu:

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, có đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, được bố trí rèn luyện, thử thách ở các nhiệm vụ cần thiết để bổ sung vào các chức vụ, công việc đang thiếu hoặc sẽ thay thế theo quy hoạch phát triển trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tập trung cho cấp xã, phường, thị trấn.

3. Các chương trình đào tạo:

- Bổ sung nguồn nhân lực cán bộ Đảng ở cơ sở.

- Bổ sung nguồn nhân lực cán bộ đoàn thể ở cơ sở.

- Bổ sung nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

- Bổ sung nguồn nhân lực làm công tác quản lý chuyên ngành kinh tế - xã hội ở cơ sở.

- Bổ sung nguồn nhân lực cho cấp huyện.

- Bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan cấp tỉnh.

4. Giải pháp thực hiện:

4.1. Quy hoạch chuẩn, định hướng thanh niên đang học ở các trường cao đẳng, đại học có lý lịch rõ ràng thu hút vào các mục tiêu nêu trên, bồi dưỡng thêm về chính trị, kiến thức quản lý nhà nước; có chính sách đưa đối tượng này vào hoạt động thực tiễn qua đó thử thách, tạo điều kiện phát triển. Mỗi xã, phường ít nhất có 05 thanh niên ở các lĩnh vực.

4.2. Chọn lọc con em cán bộ, nhân dân lao động ở cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt cử đi đào tạo tập trung tại Trường chính trị tỉnh đạt trình độ trung cấp; bồi dưỡng thêm về kỹ năng tin học, bố trí vào các nhiệm vụ phù hợp ở cơ sở, tạo điều kiện để các em phấn đấu trở thành đảng viên, rèn luyện qua thực tế, đủ điều kiện thay thế các cán bộ chủ chốt cấp xã. Mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 05 người dự kiến bố trí ở các nhiệm vụ: công tác Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể, sự nghiệp kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

4.3. Chọn lọc cán bộ cấp xã tuổi dưới 35, đủ điều kiện học đại học tập trung, đào tạo chính quy về quản lý hành chính; bồi dưỡng kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp... để bố trí vào các nhiệm vụ ở cấp huyện, bổ sung cho nguồn lực huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa.

4.4. Khảo sát, nắm bắt đối tượng là con em các cán bộ công chức có lý lịch rõ ràng đang du học tự túc ở nước ngoài hoặc đang học ở các trường đại học, cao đẳng, tổng hợp danh sách, định hướng đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tạo điều kiện nâng cao trình độ về tin học ngoại ngữ... bố trí nhiệm vụ ở các Sở, Ban, ngành, cơ quan phù hợp để cọ sát thực tế, chọn lọc trong số này những người có điều kiện học sau đại học được quy hoạch trong chương trình đào tạo sau đại học.

4.5. Thành lập Trung tâm Tư vấn du học hoặc giao cho một trung tâm trong tỉnh có chức năng này tổ chức tư vấn, định hướng cho sinh viên, học sinh khá giỏi vào học ở các trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với yêu cầu của công việc; lập danh sách quy hoạch đối tượng này, hỗ trợ để sớm hoàn thành tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng tin học ngoại ngữ và các kỹ năng thông dụng khác; đưa đi thực tập ở các cơ quan, đơn vị cần thiết để thâm nhập thực tế; sau đó xét tuyển, thi tuyển công chức để bổ nhiệm theo quy định (theo giải pháp này mới có cán bộ, công chức trẻ dưới 30 tuổi đạt chuẩn).

4.6. Giao chức năng cho Trường Chính trị tỉnh tổ chức hệ đào tạo công chức trình độ trung cấp với chương trình đào tạo phù hợp để có đội ngũ công chức trẻ có trình độ nghiệp vụ về hành chính, văn phòng, bố trí vào các cơ quan đơn vị cần thiết và quy hoạch đào tạo đối tượng này có trình độ chuyên môn (đại học, cao đẳng trở lên) sau một quá trình công tác thực tiễn.

4.7. Quy hoạch cán bộ, công chức trẻ tạo nguồn lực bổ sung theo tiêu chuẩn:

- Lý lịch rõ ràng theo quy định của tổ chức.

- Độ tuổi: dưới 30 tuổi.

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp.

- Kỹ năng tin học: văn phòng, ứng dụng phần mềm theo hướng dẫn.

- Ngoại ngữ: giao tiếp thông thường.

Đối với cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn cấp huyện, cấp tỉnh phải biết sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.

- Kỹ năng thông dụng: biết sử dụng các thiết bị thông dụng phục vụ công tác như: thiết bị văn phòng, âm thanh, ánh sáng, máy ảnh...

- Cán bộ công chức cấp huyện, tỉnh phải có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên (đào tạo theo hai hướng, một là trung cấp trước, hoạt động thực tiễn rồi học cao đẳng, đại học; hai là: chọn lựa người đã học xong cao đẳng, đại học, đưa đào tạo theo chuẩn về lý  luận chính trị và hoạt động thực tế).

- Ít nhất có 02 năm hoạt động thực tế với nhiệm vụ được giao.

Chương trình 5:

Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu

1. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu hiện nay:

Trên thực tế việc phát hiện bồi dưỡng năng khiếu cho tài năng trẻ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Một số trường hợp đã phát hiện có năng khiếu đặc biệt, nhưng chưa có chính sách để đào tạo, bồi dưỡng kịp thời.

2. Mục tiêu đào tạo:

- Phát hiện kịp thời, bồi dưỡng phù hợp, đào tạo cơ bản để có đội ngũ học sinh năng khiếu, được học tập rèn luyện phát triển trong điều kiện tốt nhất; trở thành tài năng trẻ đóng góp cho xã hội theo đúng khả năng, hình thành nhân tài cho đất nước.

3. Các nội dung đào tạo:

3.1. Đào tạo học sinh năng khiếu về khoa học kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ.

3.2. Đào tạo học sinh năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật.

3.3. Đào tạo học sinh năng khiếu về thể dục thể thao.

3.4. Bồi dưỡng các học sinh có năng lực đặc biệt khác.

4. Các giải pháp chủ yếu:

4.1. Phát hiện năng khiếu từ cơ sở, áp dụng các chương trình khoa học quốc tế đo, thẩm định chỉ số thông minh, dự báo phát triển của trẻ em từ trường mầm non, trường phổ thông các cấp để phát hiện năng khiếu, thực hiện các chế độ về dinh dưỡng và học tập để học sinh năng khiếu có điều kiện phát triển. Tổ chức các hình thức thẩm định, hội thi, hội diễn... hằng năm để tuyển chọn học sinh năng khiếu vào các lớp phù hợp và tạo điều kiện để giao lưu, học tập kinh nghiệm và phát triển.

4.2. Lập các câu lạc bộ hoặc lớp năng khiếu tại các trung tâm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, trường học từ cơ sở. Tổ chức các lớp, câu lạc bộ năng khiếu ở các Trung tâm văn hóa thông tin, nhà văn hóa thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện với điều kiện về trang thiết bị, phương pháp, nội dung, đội ngũ dạy, huấn luyện phù hợp.

4.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (Sở Thể dục thể thao) về tin học, ngoại ngữ, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao với cơ chế và phương pháp đào tạo tiến bộ, phù hợp với năng khiếu của từng đối tượng.

4.4. Giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành theo phân cấp quản lý nhà nước tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho học sinh năng khiếu các trường, kể cả học sinh khuyết tật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách tuyển dụng, thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên khi tham gia giảng dạy học sinh năng khiếu.

4.5. Quy hoạch nâng cấp trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh theo hướng ngang tầm trong khu vực Đông Nam Á, bảo đảm các điều kiện giảng dạy tiên tiến hiện đại đón đầu để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Xây dựng Trường Phổ thông năng khiếu thể dục - thể thao trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện cho các em vừa học văn hóa và rèn luyện năng khiếu.

4.6. Xây dựng, ban hành chính sách về đào tạo năng khiếu; huy động các nguồn lực của nhà nước và xã hội cùng tham gia; đầu tư cơ bản về trường lớp, trang thiết bị, giáo trình, giáo án, phương pháp đào tạo tiên tiến, học sinh, thầy giáo, huấn luyện viên các lớp, câu lạc bộ, trường năng khiếu cấp cơ sở, huyện, tỉnh được hưởng định mức phù hợp để thực hiện các chương trình dạy và học đặc thù.

4.7. Tăng cường hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo chất lượng cao trong và ngoài nước để gửi giáo viên, học sinh năng khiếu có triển vọng phát triển thành nhân tài đi đào tạo.

Chương trình 6:

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt và đào tạo phiên dịch

1. Thực trạng về trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại của cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác phiên dịch.

1.1. Thực trạng về trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện (phục lục 06):

- Về ngoại ngữ, trong tổng số 131 cán bộ chủ chốt, chỉ có 74 cán bộ có chứng chỉ ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 56,49%, cụ thể như sau:

Chứng chỉ A: 33 (44,59%)

Chứng chỉ B hoặc tương đương: 28 (37,84%)

Chứng chỉ C: 12 (16,22%)

Cử nhân: 03 (4,05%)

Thống kê trên cho thấy phần đông đội ngũ cán bộ chủ chốt đều đã qua đào tạo ngoại ngữ với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế tiếng Anh không được sử dụng nhiều nên các kỹ năng tiếng Anh không được phát huy.

- Về kiến thức đối ngoại:

Cho đến nay tỉnh Đồng Nai vẫn chưa tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại dành riêng cho cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên, tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao mở 01 Lớp Tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế và kiến thức đối ngoại dành cho cán bộ công tác trong bộ phận đối ngoại, quản lý kinh tế ở các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm cán bộ chuyên phụ trách công tác ngoại vụ của tỉnh đều được cử tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại giao do Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Về tin học:

Trong tình hình hiện nay, cán bộ lãnh đạo cần áp dụng tin học vào việc điều hành nhiệm vụ của cơ quan. Chính phủ điện tử ngày càng được mở rộng, bắt buộc mọi cơ quan phải nắm bắt thông tin kịp thời để xử lý công việc kịp tiến độ thời gian. Việc đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ chủ chốt cũng sẽ góp phần gián tiếp vào việc nâng cao kỹ năng sử dụng tin học đối với toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

1.2. Thực trạng về cán bộ làm công tác phiên dịch:

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có một đội ngũ cán bộ làm công tác phiên dịch đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trong các buổi làm việc với đối tác nước ngoài, tỉnh phải mời phiên dịch từ  Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh hoặc của các doanh nghiệp... để làm nhiệm vụ phiên dịch.

Trước tình hình hiện nay, tỉnh Đồng Nai cần có một đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phiên dịch nhằm tạo sự chủ động trong quan hệ công tác với các đối tác nước ngoài, chuẩn bị cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế, nghiên cứu, dịch thuật tài liệu chuyên môn, các tài liệu mật... Việc này chỉ có thể thực hiện qua việc đào tạo lực lượng cán bộ, công chức làm công tác phiên dịch.

2. Mục tiêu:

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt của tỉnh:

- Chọn lọc các cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi còn thời gian công tác (ít nhất 10 năm) để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tin học, ngoại ngữ, kiến thức về đối ngoại đạt trình độ căn bản để làm tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các cơ quan có yêu cầu về ngoại giao và sử dụng tin học, ngoại ngữ.

- Mỗi Sở, ngành, Văn phòng cơ quan cấp tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có ít nhất một người được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình này.

- Tiêu chuẩn: Cán bộ, công chức thuộc các đơn vị: Văn phòng, Sở, ngành, Ban Đảng cấp tỉnh và huyện ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện còn thời hạn công tác ít nhất 10 năm.

- Trình độ hiện tại: Có kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực chuyên môn được giao ít nhất 03 năm; trình độ tin học: biết sử dụng vi tính, trình độ ngoại ngữ: đã qua chương trình đào tạo cơ bản đủ khả năng theo học lớp nâng cao.

- Trình độ cần đạt:

— Có kiến thức cơ bản về đường lối, chính sách về đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nghi thức lễ tân theo quy định.

— Tin học: biết sử dụng các chương trình tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm phù hợp chuyên môn theo hướng dẫn.

— Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp thông thường và biết khai thác tài liệu nước ngoài phục vụ công tác chuyên môn.

2.2. Đào tạo cán bộ, công chức làm công tác phiên dịch: chọn lọc các đối tượng sau để đưa đi đào tạo:

- Cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành từ Đại học trở lên do các cơ quan, đơn vị đề nghị đào tạo làm phiên dịch. Đối với một số đơn vị có quan hệ trực tiếp với đối tác nước ngoài nhưng không có cán bộ, công chức đạt chuẩn Đại học về ngoại ngữ có thể chọn cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ từ Chứng chỉ C hoặc tương đương trở lên.

- Sinh viên, học sinh có lý lịch rõ ràng, có năng khiếu làm phiên dịch.

3. Chương trình đào tạo:

3.1. Lập danh sách đối tượng, tổ chức thẩm định trình độ ban đầu theo tiêu chuẩn quy hoạch.

3.2. Tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ nâng cao với nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp đối tượng.

3.3. Tạo mối quan hệ, thực hiện chương trình đưa đi đào tạo ở nước ngoài, phấn đấu mỗi năm đưa đi đào tạo 30 - 60 người; thời hạn ít nhất 06 tháng chia thành 02 đợt hoặc 01 đợt (tùy theo điều kiện thực tế), việc lập danh sách đưa đi đào tạo dựa trên kết quả thi tuyển ở các lớp nâng cao về tin học, ngoại ngữ. Trước khi đưa đi du học, tổ chức bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, tin học và ngoại ngữ cho học viên. Đối với cán bộ công chức được chọn cử đi đào tạo làm phiên dịch ở nước ngoài, trước hết phải được học ngoại ngữ nâng cao và kiến thức ngoại giao và lễ tân ở những cơ sở đào tạo trong nước.

4. Giải pháp chủ yếu:

4.1. Quy hoạch, định chuẩn, lập danh sách đối tượng theo định hướng.

4.2. Tổ chức các lớp nâng cao về tin học, ngoại ngữ; thường xuyên và luôn sẵn sàng về đối tượng đạt yêu cầu. Khi có chỉ tiêu đào tạo, sẽ tổ chức thi tuyển trong đối tượng này.

4.3. Liên hệ với các trường Đại học quốc tế, Đại học RMIT, Bộ Ngoại giao, sứ quán các nước có quan hệ để được hỗ trợ, xây dựng các chương trình đưa đi du học ở nước ngoài.

4.4. Có giải pháp tài chính, cơ chế về xã hội hóa: ngân sách, đóng góp của đối tượng, ngoại viện của đối tác để chương trình được thực hiện hiệu quả.

4.5. Xác định mục tiêu đào tạo là trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, ngành thu xếp tạo điều kiện để học viên đi học; bản thân học viên phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, có cơ chế khen thưởng đối với thành tích học tập tốt và kỷ luật những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

V. Kinh phí:

1. Cơ cấu kinh phí:

1.1. Hàng năm, Tỉnh chi 2% tổng chi ngân sách thường xuyên và phối hợp các nguồn lực xã hội khác để thực hiện Đề án.

1.2. Nguồn xã hội hóa: thông qua các nguồn quỹ đã được phép thực hiện.

— 20% của Quỹ khuyến học cho chương trình đào tạo công nhân lao động.

— 50% của Quỹ Hỗ trợ tài năng nữ cho chương trình đào tạo cán bộ nữ.

— 50% Quỹ Hỗ trợ tài năng văn hóa nghệ thuật cho chương trình đào tạo năng khiếu về văn hóa nghệ thuật.

— Các nguồn vận động đóng góp khác.

1.3. Góp phần kinh phí đào tạo, tự đào tạo của gia đình và mỗi đối tượng theo từng chương trình cụ thể.

1.4. Các nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ và chương trình liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

2. Chính sách tài chính:

2.1. Sửa đổi Quyết định số 507/2003/QĐ.UBT ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với đối tượng, nội dung và mục tiêu đào tạo.

2.2. Định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ và trang thiết bị phục vụ đào tạo.

2.3. Chính sách đãi ngộ, thu hút đối với nhân tài vào các ngành nghề cần thiết và khu vục nông thôn.

2.4. Chính sách về xã hội hóa.

2.5. Chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh tài năng.

3. Kế hoạch tài chính:

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lập kế hoạch tài chính gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tổng hợp trong kế hoạch tài chính năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh:

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

- Trưởng Ban chỉ đạo: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Thường trực Tỉnh ủy.

- Phó Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành viên Ban chỉ đạo, cơ cấu các ngành: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục - thể thao; Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

2. Lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo:

- Tổ trưởng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Các Tổ viên: cơ cấu các chuyên viên của các đơn vị: Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Lập và giao nhiệm vụ Ban chủ nhiệm các chương trình:

3.1. Ban Chủ nhiệm chương trình 1: do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các Sở liên quan (Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...).

3.2. Ban Chủ nhiệm chương trình 2: Do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các đơn vị liên quan (Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động - Thương binh và xã hội...).

3.3. Ban Chủ nhiệm chương trình 3: Do Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các đơn vị liên quan (Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ...).

3.4. Ban Chủ nhiệm chương trình 4: Do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các đơn vị liên quan (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa...).

3.5. Ban Chủ nhiệm chương trình 5: Do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các đơn vị liên quan (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục  - Thể thao, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ...).

3.6. Ban Chủ nhiệm chương trình 6: Do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; thành viên cơ cấu từ các đơn vị liên quan (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ...).

4. Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Tổ thư ký; giao rõ nhiệm vụ, phân công cụ thể, tạo cơ chế phối hợp theo chỉ đạo thống nhất, quy định chế độ làm việc và báo cáo định kỳ.

* Tiến độ thời gian:

1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm: Tháng 07/2005.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh: Từ tháng 08/2005.

3. Định kỳ mỗi năm: Ban chủ nhiệm xây dựng nội dung kế hoạch hàng năm trước tháng 9, Ban chỉ đạo thống nhất chương trình, kế hoạch chỉ tiêu cụ thể trong tháng 10 để tổng hợp trong kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh cho năm sau.

4. Sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án các giai đoạn 2006 - 2007, 2008 - 2009 và tổng kết vào năm 2010.
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